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uá trình hội nhập kinh tế 
Đông á bắt đầu từ năm 1997 
đánh dấu bằng Hội nghị Cấp 

cao không chính thức lần đầu tiên giữa 
các nhà Lãnh đạo các nước thuộc Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam á (ASEAN) 
và Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc 
(ASEAN+3) với mục tiêu chính là tăng 
cường đối thoại, thúc đẩy hợp tác trên 
nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực của đời 
sống kinh tế - xã hội như thương mại, tài 
chính, năng lượng, nông nghiệp, môi 
trường, lao động, y tế, văn hóa, du 
lịch…Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều 
tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập 
kinh tế ở Đông á và đều thể hiện vai trò 
muốn được lãnh đạo. Tuy nhiên, khi 
kinh tế Nhật Bản suy thoái vào thập 
niên 1990 cũng là lúc Trung Quốc trỗi 
dậy mạnh mẽ. Trong suốt hơn 20 năm 
cải cách, mở của, kinh tế Trung Quốc 
phát triển trung bình mỗi năm 10%. 
Bước sang thế kỷ 21, đặc biệt là sau khi 
gia nhập WTO (2001), một loạt các chỉ số 
kinh tế chính như tổng sản phẩm trong 

nước (GDP), kim ngạch xuất khẩu, v.v.. 
cho thấy Trung Quốc ngày càng tiến vào 
hàng ngũ những nước lớn. Trung Quốc 
đang nổi lên để chứng minh vị trí của 
quốc gia đông dân nhất này trên thế 
giới. Rõ ràng, Trung Quốc đang chủ động 
nổi lên để giữ một vai trò lớn hơn trong 
nền kinh tế của khu vực và thế giới. 

1. Trung Quốc vươn lên trở thành 
“nước lớn” bằng các biện pháp hoà bình 
như mở rộng ngoại thương, tận dụng tư 
bản và công nghệ thế giới 

Sau khi cuộc chiến tranh lạnh kết 

thúc, các chính sách đối ngoại của Trung 

Quốc tập trung vào việc phục vụ hiện đại 

hóa đất nước. Trung Quốc cho rằng toàn 

cầu hóa kinh tế không những thúc đẩy 

nhanh tiến trình nhất thể hóa khu vực  

mà còn làm gia tăng mạnh mẽ sự cạnh 

tranh giữa các quốc gia, thúc đẩy nền 

kinh tế các quốc gia phát triển. Trong 

chính sách đối ngoại, Trung Quốc tuyên 

bố luôn sẵn sàng để xây dựng một tình 

bạn với tất cả các nước trên thế giới, đặc 

Q 
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biệt là các nước láng giềng trên nguyên 

tắc bình đẳng, cùng có lợi, mở cửa cho 

thương mại, hợp tác khoa học và kỹ 

thuật, trao đổi văn hóa, hợp tác cùng 

phát triển, tham gia tích cực vào các 

hoạt động ngoại giao đa phương, và phát 

huy vai trò của Trung Quốc tại Liên hợp 

quốc và các tổ chức quốc tế khác. Thực 

hiện "Chính sách láng giềng tốt" trong 

những năm 1990, Trung Quốc đã thiết 

lập nhiều mối quan hệ ngoại giao và mở 

cửa hợp tác thương mại với nhiều quốc 

gia. Trong khu vực Đông Nam á, Trung 

Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao với 

Singapore và Brunei, bình thường hóa 

quan hệ với Việt Nam và Indonesia. Đối 

với Đông Bắc á, Trung Quốc cũng thiết 

lập mối quan hệ với Hàn Quốc và thúc 

đẩy quan hệ kinh tế với Nhật Bản. 

Trong chính sách đối ngoại mới, Trung 

Quốc coi Đông Nam á là một khu vực 

chiến lược đối ngoại, kinh tế, chính trị và 

văn hóa. Để khẳng định một lần nữa 

chính sách ngoại giao láng giềng của 

mình, tại Hội nghị thượng đỉnh Đông ¸ 

lần thứ 2 tổ chức 15/1/2007 tại Philippin, 

Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã 

nhấn mạnh “Quan hệ giữa Trung Quốc 

với các nước xung quanh đang ở thời kỳ 

phát triển tốt đẹp. Thực tế đã chứng tỏ 

chính sách láng giềng hữu nghị của 

Trung Quốc phù hợp với lợi ích chung 

của các nước, chính sách này không thể 

thay đổi. Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì 

phương châm thân thiên với láng giềng, 

cùng các quốc gia xây dựng một châu ¸ 

phồn vinh…”. Trung Quốc coi thúc đẩy 

hợp tác khu vực là một bộ phận cấu 

thành quan trọng trong chính sách ngoại 

giao láng giềng của mình. Trung Quốc 

tham gia vào thúc đẩy hợp tác khu vực, 

vừa có tính toán về mặt kinh tế, vừa có 

tính toán về mặt chiến lược. Cả hai sự 

tính toán này đều nhằm thực hiện tốt 

hơn lợi ích quốc gia của Trung Quốc. 

Những năm gần đây, quan hệ Trung 

Quốc – ASEAN có những bước phát triển 

rất dài trên nhiều lĩnh vực. Nếu coi việc 

thành lập khu vực tự do thương mại 

ASEAN là bước đầu tiên của thể chế hóa 

kinh tế khu vực Đông á thì việc ra đời 

khu tự do thương mại Trung Quốc- 

ASEAN sẽ là bước đi thứ hai của quá 

trình này. Sự hình thành của cơ chế 

ASEAN+3 với ASEAN làm chủ đạo đã 

và đang cùng với Trung Quốc, Nhật Bản, 

Hàn Quốc phát huy tác dụng tích cực 

nhằm tăng cường hiểu biết hợp tác cùng 

nhau phát triển để cuối cùng đi đến xây 

dựng chế độ hóa hợp tác kinh tế khu vực 

Đông ¸. 

2. Tăng cường hợp tác khu vực và 
phát triển thương mại thông qua thành 
lập các Khu vực mậu dịch tự do (Free 
Trade Area – FTA) 

Theo xu hướng chung của thế giới, 

vào thế kỷ 21 Trung Quốc thực sự quan 

tâm rất lớn đến việc thành lập FTA với 

các nước trên thế giới, đặc biệt châu ¸. 

Trung Quốc xem xét FTA như một công 

cụ giúp Trung Quốc và các đối tác tăng 
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tốc độ hợp tác thương mại song phương 

và đầu tư hiệu quả. FTA cũng sẽ mở ra 

một thị trường xuất khẩu cho các đối tác 

tham gia. Nó sẽ làm tăng thu nhập GDP 

từ xuất khẩu và tạo ra công ăn việc làm 

nhiều hơn cho thị trường lao động ở 

Trung Quốc.  

Chính thức thiết lập vào tháng 

7/1991, quan hệ Trung Quốc - ASEAN 

đã phát triển khá nhanh mặc dù đây là 

mối quan hệ phức tạp nhất trong số các 

cặp quan hệ giữa ASEAN và các đối tác 

đối thoại. Quan hệ Trung Quốc - ASEAN 

đã ba lần được nâng cấp từ quan hệ đối 

tác tham khảo (1993) lên quan hệ đối tác 

đối thoại (1996) và quan hệ đối tác chiến 

lược (2003). Sự phát triển nhanh chóng 

của quan hệ Trung Quốc - ASEAN 

chứng tỏ bên cạnh những lợi ích chung, 

sự gần gũi về địa lý, hoàn cảnh lịch sử, 

những tương đồng về dân tộc và văn hóa 

là những động lực rất quan trọng đằng 

sau sự phát triển của các mối quan hệ 

hợp tác giữa các quốc gia, hay giữa một 

quốc gia với tổ chức hợp tác khu vực 

trong một tổng thể địa lý - văn hóa nhất 

định. Cho đến năm 1996, Trung Quốc 

phát triển sự trao đổi thương mại và 

kinh tế song phương với 6 nước thành 

viên của ASEAN và 4 quốc gia chưa gia 

nhập ASEAN vào thời điểm đó là Việt 

Nam, Myanmar, Campuchia và Lào. 

Đây là giai đoạn đặt nền móng cho sự 

thiết lập vững chắc về phát triển quan 

hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa 

Trung Quốc và ASEAN trong tương lai. 

Trung Quốc và ASEAN đã nhất trí thiết 

lập Khu vực Thương mại Tự do ASEAN - 

Trung Quốc (CAFTA), sau đó hai bên đã 

ký các thỏa thuận liên quan. Tháng 

7/2005, CAFTA bắt đầu được thực hiện. 

Việc xây dựng CAFTA là một cột mốc 

đầy ý nghĩa trong lịch sử phát triển các 

quan hệ của Trung Quốc và ASEAN. 

Quan hệ chính trị vững chắc và phát 

triển giữa Trung Quốc và ASEAN đã tạo 

thuận lợi cho hợp tác kinh tế và thương 

mại giữa hai bên. Thương mại hai chiều 

giữa Trung Quốc và ASEAN ngày càng 

phát triển. Năm 2000, thương mại 

ASEAN-Trung Quốc đạt tổng cộng 39,5 

tỷ USD, tăng trung bình 20,4% hàng 

năm từ năm 1991 khi thương mại tổng 

thể lên tới 7,9 tỷ USD. Xuất khẩu của 

Trung Quốc sang ASEAN tăng từ 4,1 tỷ 

USD năm 1991 lên 17,3 tỷ USD vào năm 

2000 trong khi nhập khẩu từ các nước 

ASEAN đã tăng từ 3,8 tỷ USD năm 1991 

lên 22,2 USD năm 2000. Năm 2009, kim 

ngạch xuất khẩu của ASEAN sang 

Trung Quốc đạt 86,1 tỷ USD và kim 

ngạch nhập khẩu của ASEAN từ Trung 

Quốc đạt 96,6 tỷ USD. Sự xuất hiện của 

Trung Quốc như là một sức mạnh kinh 

tế toàn cầu sẽ giúp gia tăng nhanh 

chóng quan hệ kinh tế ASEAN-Trung 

Quốc. Nó mang lại một động lực mới về 

thương mại cho các nước ASEAN. Được 

hưởng lợi từ sự năng động của nền kinh 

tế, từ tự do hóa các chế độ thương mại và 

những thay đổi trong cơ cấu thương mại 

của họ, giao dịch thương mại ASEAN-
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Trung Quốc đã tăng trưởng đáng kể. 

Ngoài ra, phải kể đến thái độ của Trung 

Quốc trong những năm gần đây. Trung 

Quốc luôn luôn muốn chứng minh mình 

là một đối tác tin cậy trong khu vực, đặc 

biệt là các nước ASEAN. Đây là một lý 

do để các nước ASEAN cảm thấy an toàn 

khi xâm nhập vào thị trường Trung 

Quốc. Chính sách “láng giềng tốt” của 

Trung Quốc đã trở thành một nhân tố 

khiến ASEAN không đễ bỏ qua trong các 

chính sách phát triển và thương mại của 

họ. Trung Quốc đang phấn đấu để trở 

thành một đối tác quan trọng và đáng 

tin cậy của ASEAN. ASEAN cũng muốn 

thay đổi Trung Quốc từ một yếu tố bất 

ổn trở thành một động lực thúc đẩy phát 

triển ASEAN. Các sáng kiến của 

ASEAN +3 vào năm 1997 mở đường cho 

giai đoạn phát triển mới trong quan hệ 

ASEAN-Trung Quốc. Vì không phải một 

quốc gia nào cũng tham gia tích cực và 

có đóng góp quan trọng cho quá trình 

hợp tác ASEAN+3 như Trung Quốc. 

Trong khuôn khổ ASEAN +3, Trung 

Quốc luôn luôn hỗ trợ ASEAN và coi như 

một yếu tố quyết định trong quá trình hợp 

tác ASEAN +3. Trung Quốc cũng khẳng 

định hợp tác ASEAN - Trung Quốc là hợp 

tác rất quan trọng trong quá trình hợp tác 

ASEAN +3. Mức độ của sự hợp tác này 

rộng hơn và sâu sắc hơn hợp tác ASEAN-

Nhật Bản và ASEAN-Hàn Quốc. Trung 

Quốc biết khai thác và tăng tốc độ hợp tác 

ASEAN-Trung Quốc (ASEAN +1) trong 

khuôn khổ ASEAN +3. 

Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 3 
ASEAN-Trung Quốc vào tháng 11 năm 
2000 tại Singapore, Thủ tướng Trung 
Quốc Chu Dung Cơ đã đề xuất ý tưởng 
hình thành khu vực thương mại tự do 
với mục đích thúc đẩy hợp tác kinh tế 
giữa hai bên và khả năng cạnh tranh 
nhằm cải thiện thị trường khu vực và 
thế giới. Hai bên đã thiết lập một Nhóm 
chuyên gia trong năm 2001 để tiến hành 
nghiên cứu về hợp tác kinh tế ASEAN-
Trung Quốc và hình thành khu vực 
thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc. 
Sự phục hồi kinh tế của các nước 
ASEAN từ cuộc khủng hoảng châu ¸ 
năm 1997-1998 và sự kiện của Trung 
Quốc chính thức trở thành một thành 
viên của WTO vào tháng 12-2002 tại 
Phnom Penh, Campuchia đã giúp làm 
cho ý tưởng hình thành FTA Trung 
Quốc-ASEAN trở thành thực tế khi cả 
Trung Quốc và ASEAN đồng ý ký kết 
Hiệp định về Hợp tác Kinh tế toàn diện 
giữa ASEAN và Trung Quốc. Việc thành 
lập một khu vực thương mại tự do giữa 
Trung Quốc và ASEAN tạo ra một khu 
vực kinh tế với 1,7 tỷ người tiêu dùng, 
GDP khu vực 2 nghìn tỷ USD và tổng 
thương mại ước tính đạt 1,23 nghìn tỷ 
USD. Nó là FTA lớn nhất trên thế giới 
về quy mô dân số. Nó cũng là FTA lớn 
nhất, được thực hiện của các nước đang 
phát triển, về dân số, GDP và thương 
mại. ACFTA là một sự kiện quan trọng, 
một mốc lịch sử đánh dấu sự thay đổi 
trong chính sách FTA của Trung Quốc. 
ACFTA là FTA đầu tiên của Trung 
Quốc, nó bắt đầu cho chính sách FTA 
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của Trung Quốc với khu vực và thế giới. 
Nó không chỉ mang lại lợi ích phát triển 
kinh tế cho cả Trung Quốc và các nước 
ASEAN, mà còn góp phần bồi dưỡng 
phát triển kinh tế trong khu vực châu ¸ 
và thế giới. Việc thành lập khu vực 
thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc có 
một ý nghĩa rất quan trọng để hội nhập 
kinh tế khu vực  Đông á. Trung Quốc tin 
rằng hợp tác ASEAN-Trung Quốc đóng 
một vai trò rất quan trọng trong quá 
trình hợp tác ASEAN + 3. 

ACFTA đã trở thành một động lực cho 
sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. 
Theo thống kê của ASEAN năm 2003, 
giá trị thương mại giữa ASEAN với 
Trung Quốc đã tăng trung bình hàng 
năm 26%, tăng gấp ba lần từ 59,6 tỷ 
USD vào năm 2003 với 196,9 tỷ USD 
trong năm 2008. Thị phần thương mại 
của ASEAN Trung Quốc cũng đã tăng từ 
4,2% năm 1995 lên 11,3% năm 2008. 
Sau khi tăng mạnh trong thời gian 2007-
2008, thương mại ASEAN với Trung 
Quốc giảm 9,5% trong năm 2009, từ 
196,9 tỷ USD trong năm 2008 xuống 
178,2 tỷ USD trong năm 2009. Mặc dù 
suy giảm nhưng Trung Quốc được coi là 
đối tác lớn của ASEAN, chiếm tỷ trọng 
11,6% trong tổng thương mại của 
ASEAN. Cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu đã ảnh hưởng tới đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) từ Trung Quốc vào 
ASEAN giảm 28,4% từ 2,1 tỷ USD trong 
năm 2008 xuống 1,5 tỷ USD trong 2009. 
Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-
Trung Quốc lần thứ 13-10-2010 tại Hà 
Nội, Trung Quốc cam kết thương mại hai 

chiều sẽ đạt 500 tỷ USD và đầu tư trực 
tiếp mới từ Trung Quốc  đạt 10 tỷ USD 
vào năm 2015.   

Bên cạnh đó, để thúc đẩy phát triển 
cơ sở hạ tầng và thông tin liên lạc giữa 
ASEAN-Trung Quốc, tại Hội nghị 
Thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc lần 
thứ 12, Trung Quốc đưa ra sáng kiến về 
việc cấp một khoản tín dụng 15 tỷ USD, 
trong đó có các khoản vay ưu đãi 1,7 tỷ 
USD, và đầu tư 10 tỷ USD Quỹ hợp tác  
đầu tư ASEAN-Trung Quốc. Trung Quốc 
cam kết tăng một phần của khoản vay 
ưu đãi, trong vòng 15 tỷ USD, từ 1,7 tỷ 
USD đến 6,7 tỷ USD. Biên bản ghi nhớ 
về Quỹ Hợp tác đầu tư ASEAN-Trung 
Quốc đầu tư đã được ký kết vào ngày 7-
1-2010 tại Nam Ninh. Quỹ hợp tác đầu 
tư này tập trung vào những lĩnh vực ưu 
tiên như cơ sở hạ tầng và thông tin liên 
lạc, đặc biệt là cơ sở hạ tầng giao thông 
vận tải và các dự án liên quan đến đời 
sống của người dân, hướng tới Cộng đồng 
ASEAN vào năm 2015, thu hẹp khoảng 
cách phát triển trong khu vực, và tăng 
cường kết nối trong ASEAN và giữa 
ASEAN với Trung Quốc.  

Một trong những sự kiện quan trọng 
để khẳng định lại vị trí của Trung Quốc 
trong Hợp tác ASEAN + 3 đó là việc 
Hiệp định thương mại tự do ASEAN – 
Trung Quốc chính thức có hiệu lực đầy 
đủ kể từ 1-1-2010. Với trên 1,7 tỷ người 
người tiêu dùng, Khu vực thương mại tự 
do ASEAN – Trung Quốc được ví là khu 
vực mậu dịch tự do lớn nhất trên thế 
giới, là đối trọng với thị trường Liên 
minh châu Âu (EU) và thị trường Bắc 
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Mỹ (NAFTA). Theo Hiệp định thương 
mại tự do ASEAN – Trung Quốc, từ 
ngày 1/1/2010, 6 nước thành viên 
ASEAN gồm: Bruney, Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Singapore và 
Thái Lan sẽ giảm 90% thuế hàng hóa và 
đầu tư hàng hóa trong tất cả các mặt 
hàng. Bốn thành viên còn lại của 
ASEAN là Campuchia, Lào, Myanmar 
và Việt Nam được gia hạn thêm 5 năm, 
đến  năm 2015. Một số sản phẩm nông 
nghiệp và phụ tùng xe máy, hàng công 
nghiệp nặng vẫn phải chịu thuế, nhưng 
cũng dần tiến tới mức thuế suất bằng 0. 

Khi Hiệp định thương mại tự do 
ASEAN -  Trung Quốc có hiệu lực, tỉ lệ 
thuế hàng hóa của Trung Quốc nhập vào 
ASEAN sẽ giảm từ 12,85% xuống còn 
0,6%; trong khi đó tỉ lệ thuế hàng hóa 
của ASEAN xuất sang Trung Quốc giảm 
từ 9,8% xuống còn 0,1% . Trong thập kỷ 
vừa qua, thương mại giữa ASEAN và 
Trung Quốc tăng nhanh, từ gần 40 tỷ 
USD lên hơn 190 tỷ USD. Thương mại 
giữa các nước trong khối ASEAN và 
Trung Quốc với các nước trong khu vực 
khác trên thế giới vượt ngưỡng 4.300 tỷ 
USD, chiếm 13,3% giá trị thương mại 
thế giới. Trung Quốc vượt Mỹ trở thành 
bạn hàng lớn thứ 3 của ASEAN sau 
Nhật và EU. Dự kiến, trong vòng  3 năm 
nữa Trung Quốc có thể vượt Nhật và EU 
trở thành bạn hàng lớn nhất của 
ASEAN. 

Hiện nay, sự cạnh tranh ảnh hưởng 
giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong khu 
vực Đông á ngày càng gay gắt. Trung 
Quốc đang đóng một vai trò quan trọng 

trong khu vực với tăng trưởng kinh tế 
mạnh mẽ và chính sách đối ngoại thông 
minh. Với tiềm năng kinh tế và ảnh 
hưởng ngày càng tăng, Trung Quốc ngày 
càng đóng một vai trò quan trọng trong 
quá trình hợp tác ASEAN +3 và hợp tác 
Đông ¸. 
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